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Đặt vấn đề
Vùng ĐBSH có diện tích 14.784 km2, dân số 19,6 triệu 

người, là vùng cung ứng nông sản thứ hai của đất nước 
do có nguồn tài nguyên đất và nước dồi dào. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu và tốc độ 
gia tăng nhanh chóng của phát triển kinh tế, đô thị hóa… 
nên hiện tượng thiếu nước xuất hiện thường xuyên, gây 
tổn thất lớn cho sự phát triển kinh tế, mất ổn định xã hội 
và ô nhiễm môi trường. Mặc dù tác động của hạn hán đến 
nền kinh tế rất lớn nhưng đến nay dạng thiên tai này vẫn 
chưa có hệ thống phòng chống [2]. Để phòng tránh được 
các tác động bất lợi của hạn hán rất cần một hệ thống 
cảnh báo sớm, hệ thống giám sát, phương pháp đánh giá 
tính dễ bị tổn thương nhằm đưa ra các giải pháp sử dụng 
nước hợp lý, giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán gây ra, hay nói 
cách khác là có sự chuẩn bị đối với hạn hán. Trong bài 
báo này, các tác giả đề cập đến hệ thống giám sát hạn 
hán thông qua đánh giá các chỉ số hạn.

Để xác định tình trạng hạn hán vào mùa khô, các 
nhà khoa học đã đưa ra nhiều phương pháp phân tích, 
đánh giá, trong đó sử dụng nhiều chỉ số khác nhau như 
tỷ chuẩn lượng mưa (PN) [21], thập phân vị (DI) [7], chỉ 
số chuẩn hoá lượng mưa (SPI) [5], chỉ số khắc nghiệt của 
hạn (PDSI) [15], chỉ số ẩm cây trồng (CMI) [14], chỉ số 
phục hồi hạn (RDI) [19], chỉ số mặt nước (SWSI) [18]. Với 
sự tích hợp của công nghệ viễn thám, phương pháp phân 
tích không gian trong hệ thống  thông tin địa lý (GIS), và 
địa thống kê (Geostatistics), một số chỉ số khác như nước 
bề mặt (LSWI) [6], chỉ số hạn Keetch Byram (KBDI) [10], 
chỉ số khô hạn - nhiệt độ (TDVI) [17], các chỉ số khác biệt 
thực vật (NDVI) [16], trạng thái thực vật (VCI) [11], chỉ số 
thực vật tăng cường (EVI) [4]… được ứng dụng khá phổ 
biến trên thế giới. Trên thực tế, do hạn hán thường xảy ra 
trên diện rộng và tác động của hạn hán đến phát triển kinh 
tế - xã hội ở từng vùng địa lý - kinh tế rất khác nhau, nên 
việc đánh giá hạn thường gặp nhiều khó khăn do thiếu số 
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Hạn hán được biết đến là một hiện tượng tự nhiên trong hệ thống khí hậu mang tính thiên 
tai và trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán xuất hiện với tần suất cao. Theo Luật Phòng 
chống thiên tai 2013, để giảm thiểu thiệt hại do các thiên tai gây ra, cần phải có một hệ thống 
giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục, trong đó chú trọng công tác phòng 
ngừa, vì vậy rất cần có một hệ thống giám sát, dự báo hạn hán. Đối với vùng Đồng bằng sông 
Hồng (ĐBSH), trong những năm gần đây thường xuyên xuất hiện hiện tượng thiếu nước, đặc 
biệt trong vụ đông xuân, do đó hệ thống giám sát tình trạng khô hạn bằng ứng dụng tư liệu 
viễn thám là hết sức cần thiết, nhằm đưa ra những biện pháp sử dụng nguồn nước hợp lý, có 
hiệu quả, giảm thiểu tác động của hạn hán đến phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Bài báo 
đề cập tới việc xây dựng chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật (TDVI) từ ảnh MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometers) được đánh giá độ chính xác thông qua các chỉ số khô 
hạn khí tượng (K). Kết quả cho thấy, phương pháp xác định chỉ số TDVI từ ảnh MODIS là phù 
hợp và có thể sử dụng trong công tác giám sát, dự báo hạn hán ở vùng ĐBSH.

Từ khóa: hạn hán, chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật TDVI, chỉ số khô hạn K, giám sát hạn hán.
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liệu, thiếu phương pháp tính toán phù hợp..., nhất là ở 
những nước đang phát triển lại càng hạn chế trong việc 
đầu tư cho hệ thống quan trắc bề mặt. Ngược lại, các số 
liệu từ vệ tinh với độ phân giải không gian và thời gian 
cao có thể được sử dụng để nhận biết sự xuất hiện của 
hạn hán, thời gian tồn tại và cường độ của nó. Việc ứng 
dụng tư liệu viễn thám để xây dựng một số mô hình giám 
sát và dự báo hạn hán dựa trên tính chất vật lý của quá 
trình bốc thoát hơi và tính chất sinh học của thực vật: chỉ 
số thực vật có tương quan thuận với độ ẩm đất và tương 
quan nghịch với nhiệt độ bề mặt đã được nhiều nước 
trên thế giới sử dụng [3].

Với sự phát triển của công nghệ không gian trong 

những năm gần đây, một loạt đầu thu thế hệ mới như 
MODIS, MERIS... đặt trên các vệ tinh có thể quan trắc 
mặt đất với phạm vi lớn, độ phân giải cao, cung cấp 
một khối lượng lớn thông tin bề mặt trái đất, cho phép 
đánh giá và giám sát hạn hán. Trong nghiên cứu này sử 
dụng tư liệu ảnh vệ tinh MODIS với tần suất chụp hàng 
ngày, số lượng kênh phổ phong phú (36 kênh), bao gồm 
cả các kênh hồng ngoại nhiệt và siêu cao tần. Trong 
điều kiện những tháng đầu năm, thời tiết nhiều mây ở 
miền Bắc Việt Nam, nguồn ảnh chụp hàng ngày sẽ cho 
phép tổ hợp được ảnh 8 ngày, hạn chế ảnh hưởng của 
mây. Bên cạnh đó, đối với một vùng rộng lớn khoảng 1,5 
triệu hecta như ĐBSH, tư liệu vệ tinh độ phân giải thấp 
MODIS rất phù hợp cho việc theo dõi thường xuyên các 
đối tượng như sản xuất nông nghiệp, hạn hán hay nhiệt 
độ. Đây là nguồn tư liệu vệ tinh đã được ứng dụng rộng 
rãi trong nước và quốc tế trong theo dõi mùa màng, giám 
sát sâu bệnh, theo dõi hạn hán, ước tính năng suất, sản 
lượng cây trồng… Vì vậy, ở đây chúng tôi thử nghiệm xây 
dựng công thức hạn hán cho vùng bằng phương pháp sử 
dụng ảnh vệ tinh đã được hiệu chỉnh bởi các chỉ số hạn 
khí tượng.

Cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở tài liệu
Số liệu khí tượng của 13 trạm quan trắc vùng ĐBSH 

từ năm 2000-2012 gồm các yếu tố: R: lượng mưa (mm), 
T: nhiệt độ không khí (0C) và U: độ ẩm tương đối (%) .

Với độ phủ lớn, toàn bộ khu vực ĐBSH chỉ cần 2 cảnh 
ảnh MODIS để phủ kín toàn bộ khu vực. Đó là các cảnh 
ảnh H26V06 và H27V07 (hình 1).

STT Trạm
Tọa độ trạm Các yếu tố quan trắc

X Y R T U 
1 Láng 105.850000 21.016667   

2 Hà Đông 105.766667 20.966667   

3 Sơn Tây 105.500000 21.133333   

4 Phủ Liễn 106.633333 20.800000   

5 Hưng Yên 106.050000 20.666667   

6 Hải Dương 106.300000 20.950000   

7 Vĩnh Yên 105.600000 21.300000   

8 Nam Định 106.166667 20.433333   

9 Văn Lý 106.300000 20.116667   

10 Thái Bình 106.350000 20.450000   

11 Phủ Lý 105.900749 20.560607   

12 Nho Quan 105.733333 20.316667   

13 Ninh Bình 105.983333 20.266667   

DROUGHT MONITORING IN THE RED 
RIVER DELTA USING TEMPERATURE 

VEGETATION DRYNESS INDEX 
                                 

Summary

Drought is known as a natural phenomenon in the 
climate system with the natural disasters, and in 
the climate change background, drought appears 
with a high frequency. According to the Disaster 
Prevention Law enacted in 2013, to minimize the 
damage caused by natural disasters, there should 
be one synchronized solution system in prevention, 
response, overcoming which focuses on prevention. 
Therefore, we need to have a system of monitoring 
and forecasting drought. For the Red River Delta 
area, in recent years, the dehydrated phenomenon 
appears frequently, especially during the winter - 
spring season. Therefore, the monitoring system 
of drought status by applying the remote sensing 
materials is very necessary to suggest measures to 
use water resources effectively and reasonably and 
minimize the impact of drought on social-economic 
development of the area. This article presents 
about building a temperature vegetation dryness  
index (TDVI) from Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometers (MODIS) with the accuracy 
assessed through the drought index (K). The 
results have shown that the method of determining 
TDVI from MODIS is suitable and can be used in 
monitoring, forecasting drought in the Red River 
Delta area.

Keywords: drought, TDVI drought index, K drought 
index, drought monitoring.

Bảng 1: các số liệu khí tượng được đưa vào tính toán 
(2000-2012)
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Bài báo sử dụng 
các cảnh ảnh tổ hợp 
8 ngày thu được từ 
năm 2000 đến năm 
2012 trong thời kỳ 1 
- 10.2 hàng năm (vụ 
đông xuân) để xác 
định chỉ số TVDI (đây 
là giai đoạn đẻ nhánh 
của lúa vụ đông xuân 
và tương đồng với 
lịch thời vụ của các 
tỉnh  thuộc ĐBSH).

Phương pháp nghiên cứu
Xác định chỉ số khô hạn:
Tính chỉ số khô hạn theo các trạm đo [1]:

 
Trong đó: Kth là chỉ số khô hạn tháng; R(th) là lượng mưa 

bình quân tháng; E0(th) là lượng bốc hơi bình quân tháng.
Lượng bốc hơi khả năng (E0) được xác định theo công 

thức thực nghiệm của Ivanốp [1]  như sau:
E0 = 0,0018 x (T+25)2 x (100-U)                                 (2)

Trong đó: T là nhiệt độ không khí (0C); U là độ ẩm không 
khí tương đối (%); 0,0018 là hệ số kinh nghiệm không đổi.

Xác định chỉ số khô hạn TVDI:
Phân tích mức độ khô hạn thực vật trên mặt đất được 

tiến hành bằng phương pháp tính toán TDVI. Tại một thời 
điểm bất kỳ, chỉ số TDVI là một chỉ số tổng hợp giữa nhiệt 
độ và độ ẩm bề mặt, thể hiện mức độ khô hạn của thực 
vật tại khu vực nghiên cứu.

Tạo ảnh chỉ số thực vật NDVI từ ảnh vệ tinh MODIS: 
dữ liệu ảnh MODIS có thể cung cấp thông tin về bề mặt 
trái đất trong các kênh phổ khác nhau: các kênh phổ nhìn 
thấy, kênh hồng ngoại gần (Near Infrared), sóng ngắn và 
kênh nhiệt. Chỉ số thực vật NDVI kết hợp thông tin trong 
kênh phổ màu đỏ (Visible Red) và kênh hồng ngoại gần 
đã được sử dụng một cách hiệu quả trong quan trắc tình 
trạng lớp phủ thực vật. Đối với dữ liệu MODIS, chỉ số NDVI 
được xác định từ giá trị phản xạ trong kênh 1 (kênh phổ 
màu đỏ) và kênh 2 (kênh phổ hồng ngoại gần) như sau:

	
                           	

Mặt khác, nhiệt độ bề mặt trái đất (Ts) thu được từ 
kênh phổ đặc biệt tại vùng nhiệt đới, là một chỉ thị tốt cho 
dòng ẩn nhiệt. Nhiệt độ bề mặt có thể tăng lên rất nhanh 
khi thực vật thiếu nước và lớp phủ thực vật có tác động 
đáng kể đến việc xác định nhiệt độ bề mặt. Như vậy Ts 
và NDVI kết hợp có thể cung cấp thông tin về điều kiện 
thực vật và độ ẩm tại bề mặt trái đất [17]. Khả năng chiết 
tách những thông tin về cân bằng năng lượng và nước bề 
mặt hoặc phân loại lớp phủ thông qua quan hệ giữa Ts và 
chỉ số NDVI đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm [8, 
13, 14, 20]. Và việc nghiên cứu sự phân tán của các pixel 
trong không gian bề mặt - chỉ số thực vật sẽ cung cấp 
thông tin về điều kiện thực vật và độ ẩm bề mặt. Trong 
không gian [Ts, NDVI], độ dốc của đường hồi quy liên 
quan đến mức bay hơi của bề mặt, đến kháng trở của lá 
cây và đến độ ẩm trung bình của đất.

Vị trí của pixel ảnh trong không gian [Ts, NDVI] bị ảnh 
hưởng bởi rất nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ phủ thực vật, 
độ ẩm, độ bốc hơi…, và những đường đồng mức của các 
yếu tố chính (độ ẩm, độ bốc hơi) có thể vẽ được trong tam 
giác xác định nên không gian [Ts, NDVI] như trên hình 2. 
Với cùng điều kiện khí hậu thì nhiệt độ bề mặt Ts sẽ nhỏ 
nhất tại những vị  trí có độ bay hơi cực đại do lượng nước 
bão hoà - tạo nên đường đáy của “rìa ướt” (wet edge) của 
tam giác không gian [Ts, NDVI].  Ngược lại, tại các vị trí 
có độ bay hơi cực tiểu do bề mặt rất khô (dù có hay không 
có thực vật), nhiệt độ bề mặt Ts sẽ tăng cực đại - tạo nên 
đường hạn chế trên “rìa khô” (dry edge) của tam giác 

Hình 1: vị trí các cảnh ảnh MODIS
(nguồn: http://glovis.usgs.gov)

(1)Chỉ số khô hạn (Kth) =  
Lượng bốc hơi (E0(th)) 

Lượng mưa (R(th)) 
 

K < 1 ≥ 1 - 2 ≥ 2 - 4 ≥ 4
Mức độ khô hạn Không hạn Hạn nhẹ Hạn trung bình Hạn nặng

Bảng 2: phân cấp chỉ số khô hạn [1]

Kênh 2 - Kênh 1NDVI =
Kênh 2 + Kênh 1

 (3)

Bảng 3: các kênh phổ của đầu đo MODIS được sử dụng 
trong việc tính toán NDVI

Kênh MODIS Bước sóng (µm) Độ rộng bước sóng (µm) Độ phân giải (m)

Kênh 1 (Red) 0,620-0,670 0,050 250

Kênh 2 (NIR) 0,841-0,876 0,035 250

Hình 2: chỉ số TDVI của một pixel ảnh [Ts, NDVI] được xác 
định như một tỷ lệ giữa đường A = (Ts -Tsmin) và B = (Tsmax 

- Tsmin) (nguồn: Milan Onderka (2009) [12])
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không gian [Ts, NDVI]. Để lượng hoá quan hệ giữa chỉ số 
thực vật chuẩn và nhiệt độ bề mặt Ts, Sandholt [17] đã 
đề xuất sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật (TDVI) 
xác định theo công thức (4).

Trong đó: Tsmin là nhiệt độ bề mặt cực tiểu trong tam 
giác xác định “rìa ướt”; Ts là nhiệt độ quan sát tại pixel 
ảnh cần tính; NDVI là chỉ số thực vật chuẩn; Tsmax là 
nhiệt độ bề mặt cực đại quan sát được cho mỗi khoảng 
giá trị của NDVI. Miền giá trị của chỉ số khô hạn biến thiên 
từ 0 đến 1, trong đó chỉ số khô hạn đạt 0 khi độ ẩm bão 
hoà và 1 khi hiện tượng hạn hán đạt mức độ cực đại.

Việc xử lý và phân tích các chỉ số của ảnh vệ tinh 
MODIS được thực hiện bằng phần mềm ENVI.

Kết quả và thảo luận
Xác định chỉ số khô hạn khí hậu
Số liệu quan trắc từ năm 2000-2012 của các trạm khí 

tượng cho thấy, vùng ĐBSH có khí hậu khá ẩm ướt với chỉ 
số khô hạn trung bình nhiều năm đạt không cao, đều ở 
dưới ngưỡng không hạn (Knăm <1). Với sự phân mùa sâu 
sắc nên các tháng mùa khô có trị số khô hạn rất cao, với 
chỉ số khô hạn các tháng mùa khô đạt tới mức hạn nặng 
và cao nhất Ktháng có thể đạt tới trên 9. Với mục tiêu đánh 
giá mức độ xác thực của phương pháp sử dụng ảnh viễn 
thám xác định chỉ số khô hạn thực vật, chúng tôi tính chỉ 
số K trong thời kỳ tháng 2 hàng năm (bảng 5). 

Kết quả tính toán cho thấy, chỉ số K trung bình toàn 
ĐBSH trong tháng 2 là 3,3. Trong 13 năm đều xuất hiện 
hạn nhưng chủ yếu đạt mức hạn nhẹ với chỉ số K dao 
động từ 1-2 (6 năm) và hạn trung bình, chỉ số K từ 2-4 (5 
năm). Hạn nặng xuất hiện năm 2009, 2010 với chỉ số K 
đạt tới 8-10.

Kết quả ứng dụng dữ liệu ảnh MODIS trong theo dõi 
biến động chỉ số TDVI vùng ĐBSH

Phân tích trên chuỗi ảnh 
MODIS từ năm 2000 đến 
2012 xác định được chỉ  số 
TDVI trung bình của toàn 
vùng ĐBSH và riêng cho 
từng tỉnh (trình bày ở bảng 
6 và thể hiện ở hình 3). Như 
vậy có thể thấy rằng, chỉ số 
TDVI trên toàn vùng ĐBSH 
và các tỉnh có sự biến thiên 
qua nhiều năm nhưng vẫn 
nằm trong mức bình thường. 
Chỉ số TDVI cao nhất xuất 
hiện trong năm 2000 và được 

xếp vào năm khô. Tuy nhiên, do chất lượng ảnh năm 2000 
kém (tỷ lệ mây rất cao) nên sai số của việc tính chỉ số cao. 
Còn các năm 2003, 2010 và 2011, chỉ số TDVI ở mức cao 
hơn các năm còn lại, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 0,6 - mức 
bình thường

Theo kết quả tính toán của các chỉ số khô hạn, chúng 
tôi xây dựng tương quan (hình 4). Tương quan khá chặt chẽ 
(với hệ số tương quan đạt 0,7) thể hiện việc xác định chỉ số 
TDVI từ ảnh MODIS phù hợp với điều kiện thực tế.

Mặc dù có tương quan tỷ lệ thuận với chỉ số K nhưng 
mức độ khô hạn của thực vật xác định từ ảnh ở mức thấp 
hơn so với hạn khí tượng. Điều này phản ánh chế độ tưới 
nước khá tốt của hệ thống thủy lợi vào thời điểm cây lúa bắt 
đầu đẻ nhánh. Như vậy có thể thấy rằng, khả năng bị hạn 
của vùng ĐBSH không cao và nếu có xảy ra thì hạn cũng 

Trạm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Láng 1,8 1,5 5,9 1,8 1,9 1,4 1,9 3,0 5,4 8,1  9,5 3,1 3,0
Hà Đông 2,0 1,6 3,2 1,4 1,6 1,2 1,5 3,4 3,8 4,0  7,9 3,8 2,7
Sơn Tây 1,5 1,2 3,1 0,7 1,5 1,7 2,1 1,4 2,6 17,4 16,0 2,3 3,0
Phủ Liễn 0,9 0,6 0,6 0,8 0,6 1,2 1,1 3,3 1,1 3,3   2,3 1,6 0,6
Hưng Yên 1,7 1,5 2,8 1,0 1,0 0,6 1,8 1,9 4,2 6,6   5,7 2,6 2,7
Hải Dương 1,2 5,3 2,6 2,5 1,4 1,1 2,0 1,9 3,4 5,5   8,4 5,0 2,3
Vĩnh Yên 1,4 2,0 3,6 1,5 2,3 1,3 2,0 2,0 1,8 5,0 25,3 4,8 4,3
Nam Định 2,3 1,7 1,8 2,2 1,0 1,4 0,8 1,1 2,7 15,8   7,0 3,5 1,2
Văn Lý 4,4 1,3 1,5 2,8 0,6 2,0 1,1 3,7 3,0 8,8   4,3 5,7 0,7
Thái Bình 3,7 1,3 1,6 2,5 0,6 1,0 0,8 1,0 3,3 34,9   3,3 4,9 1,3
Phủ Lý 2,3 2,0 1,0 1,4 0,9 0,8 1,2 0,8 4,3 5,3   6,7 1,5 1,2
Nho Quan 2,9 5,0 2,6 3,2 1,2 1,1 1,5 1,4 4,6 6,5   3,6 2,9 1,6
Ninh Bình 1,0 1,1 3,0 2,7 1,1 1,5 1,7 0,8 4,3 8,6   6,9 3,5 1,9
Toàn vùng 1,94 2,17 2,64 1,87 1,28 1,22 1,54 1,91 3,31 9,99 8,83 3,64 2,18

s smin

smin

T -TTDVI=
a+b NDVI-T

 (4)

TVDI 0 - 0.2 0.21 - 0.4 0.41 - 0.6 0.61 - 0.9 0.91 - 1
Tình trạng rất ướt ướt bình thường khô rất khô

Bảng 5: chỉ số K tại các trạm khí tượng vùng ĐBSH 
thời kỳ tháng 2

Theo thang đánh giá của Han et al.(2010) [9]

Bảng 4: phân cấp tình trạng khô hạn

TDVI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bắc Ninh 0,41 0,17 0,35 0,30 0,16 0,24 0,34 0,42 0,26 0,33 0,45 0,46 0,30
Hà Nội 0,71 0,37 0,40 0,45 0,30 0,28 0,36 0,36 0,25 0,21 0,52 0,49 0,36
Hà Nam 0,93 0,43 0,33 0,52 0,38 0,23 0,21 0,31 0,21 0,23 0,44 0,49 0,37
Nam Định 0,72 0,40 0,27 0,49 0,35 0,19 0,18 0,30 0,17 0,25 0,36 0,46 0,36
Hải Dương 0,35 0,25 0,33 0,33 0,36 0,24 0,33 0,36 0,28 0,31 0,45 0,33 0,44
Hưng Yên 0,92 0,27 0,36 0,43 0,32 0,25 0,30 0,34 0,26 0,26 0,48 0,48 0,38
Thái Bình 0,79 0,27 0,25 0,41 0,36 0,18 0,23 0,31 0,20 0,30 0,37 0,45 0,41
Hải Phòng 0.72 0,23 0,25 0,35 0,44 0,23 0,37 0,33 0,29 0,40 0,36 0,39 0,49
Ninh Bình 0.81 0,39 0,29 0,61 0,35 0,31 0,28 0,37 0,16 0,20 0,36 0,52 0,36
Vónh Phuùc 0,77 0,28 0,38 0,41 0,31 0,31 0,41 0,24 0,19 0,26 0,55 0,46 0,32
ÑBSH 0,76 0,32 0,32 0,45 0,34 0,24 0,30 0,34 0,23 0,28 0,43 0,44 0,39

Bảng 6: chỉ số TDVI vùng ĐBSH

Hình 3: phân bố chỉ số TDVI 
vùng ĐBSH (2000-2012)
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nghiên cứu - trao đổi

chỉ mang tính cục bộ và không ở mức độ nghiêm trọng vào 
vụ xuân.

Kết luận
Bằng việc ứng dụng các phần mềm viễn thám và GIS, 

đã xác định được chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật TVDI 
từ ảnh MODIS và kết quả bước đầu có độ tin cậy thể hiện 
ở mối tương quan chặt chẽ với chỉ số khô hạn khí tượng 
K. Các kết quả này cho thấy triển vọng và tính đúng đắn 
khi sử dụng chỉ số TDVI trong nghiên cứu và theo dõi độ 
ẩm bề mặt, qua đó theo dõi và dự báo hạn hán trong nông 
nghiệp tại khu vực nghiên cứu. Một trong những ưu điểm 
nổi bật là việc tính toán TDVI tương đối đơn giản và nhanh 
chóng, có thể tự động hoá. Với dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS 
là loại tư liệu viễn thám miễn phí và cho phép thu nhận 
hàng ngày, đây là công cụ rất tốt để giám sát vấn đề hạn 
hán, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai này tới phát triển 
kinh tế - xã hội của vùng, đặc biệt trong điều kiện biến 
đổi khí hậu hiện nay. Mối tương quan giữa chỉ số K và chỉ 
số TDVI cho thấy ở vùng ĐBSH, các công trình thủy lợi 
hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu dùng nước, đặc biệt 
trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng của lúa ?
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Hình 4: tương quan giữa chỉ số K và chỉ số TDVI
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